Lời nói đầu

Chính quyền luôn là một vấn đề trọng yếu trong cấu trúc xã hội và đời sống con người. Thắng lợi của sự nghiệp cách mạng trên địa bàn Thủ đô từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến nay do Đảng lãnh đạo đều gắn liền với vai trò tổ chức, điều hành của chính quyền. Chính quyền cách mạng thành phố Hà Nội đã trải qua hơn 6 thập niên hình thành và phát triển, cả hoàn cảnh chiến tranh và hoà bình, thể nghiệm nhiều mô hình tổ chức và quản lý khác nhau. Tái hiện quá trình lịch sử đó với cả mặt thiết chế tổ chức và hoạt động của chính quyền sẽ là một đóng góp tô đậm thêm các chiều cạnh của lịch sử Hà Nội, từ đó rút ra các bài học hữu dụng đối với quản lý và phát triển Thủ đô hiện nay và mai sau. Vì vậy, việc biên soạn lịch sử chính quyền thành phố Hà Nội là cần thiết để góp mặt trong tủ sách kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 

Biên soạn lịch sử chính quyền cách mạng thành phố Hà Nội là công việc rất khó khăn, phức tạp, không chỉ do hạn chế của nguồn tư liệu, do đặc trưng nghiên cứu một thiết chế tổ chức, mà còn do sự chi phối từ đặc trưng quản lý và phát triển Thủ đô. Khác với các đơn vị hành chính - lãnh thổ khác, Hà Nội là một đô thị, hơn nữa là đô thị thực hiện vai trò trung tâm chính trị - hành chính đất nước, nên có sự chồng lấn rất lớn đối tượng quản lý giữa Trung ương và địa phương, giữa quản lý ngành và quản lý lãnh thổ, giữa trung tâm và ngoại vi... Giải quyết các mối quan hệ đó là hoàn toàn không giản đơn, nhất là đối với một chính quyền kiểu mới thực hiện các nhiệm vụ cách mạng chưa có tiền lệ và thông lệ. Các tác giả đã có nhiều cố gắng nhằm khắc phục khó khăn đó. Tuy nhiên, do nhiều hạn chế chủ quan và khách quan khác nhau, chắc chắn công trình không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong nhận được phê bình, góp ý của bạn đọc để bổ khuyết, hoàn thiện trong lần tái bản. 









Các tác giả

Ch­​¬ng I

sự thành lập và bước đầu vận hành 

của chính quyền cách mạng thành phố Hà Nội 

(9/1945 - 12/1946)

I. xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền cách mạng thành phố hà nội 

1. Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự thiết lập chính quyền cách mạng thành phố Hà Nội

Hà Nội trở thành quốc đô của Đại Việt từ năm 1010 sau quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long của Lý Công Uẩn. Trong tiến trình lịch sử, dù có những thời kỳ trung tâm quyền lực Thăng Long - Hà Nội bị phân tán đến Tây Đô - Thanh Hoá (thời nhà Hồ), đến Phú Xuân - Huế (thời Tây Sơn và nhà Nguyễn) thậm chí còn bị biến thành một "tỉnh" (thời vua Minh Mệnh), nhưng sức lan toả, ảnh hưởng của Hà Nội đối với cả nước luôn vẫn mạnh mẽ. Đến thời thuộc địa, sau khi thôn tính xong Việt Nam và Campuchia, ban đầu người Pháp đặt trung tâm đầu não tại Sài Gòn, nhưng sau khi mở rộng phạm vi thôn tính ra toàn bộ các nước còn lại trên bán đảo Đông Dương (chiếm Lào năm 1893) và xác lập phạm vi ảnh hưởng đối với một phần Nam Trung Hoa (năm 1899), thì trung tâm chính trị toàn Liên bang Đông Dương được dịch chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội (năm 1902). Hà Nội đóng vai trò "kép": vừa là trung tâm chính trị của toàn Liên bang Đông Dương, vừa là trung tâm của xứ Bắc Kỳ (tonkin). Tại đây người Pháp đã tổ chức thành một đô thị kiểu phương Tây nhằm đáp ứng vai trò "kép" nêu trên. Gắn liền với vai trò trung tâm chính trị - hành chính đất nước, từ thời kỳ phong kiến đến thời kỳ thực dân, tại Thăng Long - Hà Nội đều thiết lập một cơ cấu chính quyền và cơ chế đặc thù để phục vụ yêu cầu quản lý. 

Tiền đề lịch sử nêu trên cùng với diễn tiến phong trào cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo từ năm 1930 đã quy định khả năng lựa chọn Hà Nội làm nơi định đô khi cách mạng thành công. Quá trình hình thành chính quyền thành phố Hà Nội gắn với diễn tiến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền, mà Hà Nội trở thành đích cần đến của lực lượng cách mạng, không chỉ để lật đổ cơ quan đầu não thực dân và tay sai, mà còn thiết lập chính quyền cách mạng để tổ chức và quản lý xã hội mới. Do đó, thiết lập và tổ chức chính quyền thành phố Hà Nội trở thành một bộ phận cấu thành của cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo, với cả trách nhiệm của Trung ương và địa phương Hà Nội. 

Việc hình thành "trung tâm chính trị Tân Trào" trong những ngày tiền khởi nghĩa đã báo hiệu bước quá độ cho sự chuyển tiếp sang "trung tâm chính trị Ba Đình". Các cơ cấu tổ chức chuẩn bị cho sự thành lập chính quyền cách mạng thành phố Hà Nội dần được định hình trong quá trình chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

Thực hiện chủ trương khởi nghĩa của Trung ương Đảng ngày 13-8-1945, công tác chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội được tiến hành khẩn trương. Sáng ngày 16-8, Uỷ ban Quân sự cách mạng Hà Nội (tức Uỷ ban Khởi nghĩa) được thành lập, do Nguyễn Khang (Uỷ viên Thường vụ Xứ uỷ) làm Chủ tịch và 4 ủy viên(1). Chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban là lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.

Đây là một cơ cấu mang hình thức "tiền chính quyền" của thành phố Hà Nội trong giai đoạn chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Đó là bước quá độ để đi đến thiết lập chính quyền chính thức khi cách mạng thắng lợi. Sau khi được thành lập, Uỷ ban Quân sự cách mạng thành phố quyết định cấp tốc xúc tiến khởi nghĩa ở Hà Nội, trước mắt là đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh chính trị. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban Quân sự cách mạng, trên địa bàn Hà Nội đã diễn ra nhiều cuộc mít tinh, diễn thuyết ủng hộ Việt Minh(1). Chiều ngày 17-8, tại Quảng trường Nhà hát Lớn, Tổng hội viên chức - một tổ chức thân Nhật - tổ chức mít tinh nhằm hô hào nhân dân ủng hộ chính quyền bù nhìn. Cuộc mít tinh của chính quyền thân Nhật đã bị biến thành cuộc biểu tình tuần hành ủng hộ Việt Minh. Đoàn biểu tình bắt đầu tuần hành từ Nhà hát Lớn qua các phố, vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu “ủng hộ Việt Minh”, “Đả đảo bù nhìn”, “Việt Nam hoàn toàn độc lập”. Trước sức mạnh của nhân dân, quân Nhật không dám can thiệp. Chính quyền tay sai thân Nhật tê liệt. Tối ngày 17-8, Thành uỷ và Uỷ ban Quân sự cách mạng Hà Nội triệu tập hội nghị mở rộng và nhận định: thời cơ khởi nghĩa ở Hà Nội đã chín muồi, phải tiến hành khởi nghĩa gấp. Sáng sớm ngày 18-8, Uỷ ban Quân sự cách mạng chuyển vào nội thành, đóng trụ sở ở số 101 phố Găm-bét-ta(2). Sau khi chuyển vào nội thành, Uỷ ban đã tiến hành nhiều công việc cấp bách như xác định thể thức tổ chức chính quyền cách mạng, cách xử lý đối với giới chủ và cai ký các xí nghiệp, điều động thêm lực lượng tự vệ chiến đấu và tuyên truyền xung phong đến hỗ trợ khởi nghĩa ở cơ sở, định khẩu hiệu, cụ thể hoá kế hoạch giành chính quyền, thảo lời “hiệu triệu”, viết truyền đơn v.v... 

Ngày 19-8, khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội nổ ra và nhanh chóng giành thắng lợi. Ngay tối 19-8, Xứ uỷ Bắc Kỳ đã họp tại Bắc Bộ phủ (Phủ Khâm sai cũ) quyết định thành lập Uỷ ban Nhân dân cách mạng lâm thời Hà Nội. Ông Nguyễn Huy Khôi (Trần Quang Huy) được chỉ định làm Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cách mạng lâm thời Hà Nội, ông Nguyễn Quyết làm Chính uỷ các lực lượng vũ trang thành phố. Ngày 20-8, Uỷ ban nhân dân lâm thời thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra mắt tại Bắc Bộ phủ trước sự chứng kiến của đông đảo nhân dân.

Sau khi chính quyền cách mạng lâm thời thành phố được thành lập, trong 2 ngày 20 và 21-8, hầu hết các nhà máy ở nội thành đã tổ chức Uỷ ban công nhân cách mạng. Tại các công sở, khu phố cũng đã thành lập các Ban đại diện Việt Minh(1). Đến ngày 25-8, toàn bộ các xã ngoại thành đã thành lập được các Uỷ ban Nhân dân cách mạng lâm thời.

Cuối tháng 8-1945, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Uỷ ban Nhân dân cách mạng lâm thời được cải tổ và đổi tên thành Uỷ ban Nhân dân, mở rộng thành phần để một số nhân sỹ trí thức tư sản có tinh thần yêu nước tham gia, làm cho chính quyền thực sự mang tính nhân dân rộng rãi.

Ngày 30-8-1945, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội được Chính phủ lâm thời chỉ định đã làm lễ nhậm chức, do bác sĩ Trần Duy Hưng làm Chủ tịch(2).

Sau khi ủy ban Nhân dân thành phố ra đời, ủy ban Nhân dân các khu phố nội thành cũng lần lượt được thành lập. Đến tháng 10-1945, ở 47 khu phố nội thành và các xã ngoại thành đều thành lập được Uỷ ban Nhân dân. Trong các nhà máy, xí nghiệp, Uỷ ban công nhân cách mạng đổi thành Uỷ ban công nhân, sau lại đổi thành Uỷ ban xí nghiệp. Từ sau tháng 10-1945, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội được đổi thành Uỷ ban Hành chính thành phố Hà Nội.

2. Thiết kế tổ chức bộ máy chính quyền thành phố

Cách mạng Tháng Tám thành công, vấn đề xây dựng chính quyền cách mạng từ Trung ương đến địa phương theo thể thức dân chủ trở thành một nhiệm vụ cấp bách. Trong đó xây dựng chính quyền ở Hà Nội - một đô thị đóng vai trò trung tâm chính trị đất nước - có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ liên quan đến yêu cầu tổ chức quản lý phát triển Hà Nội sau ngày giành được độc lập, mà còn đóng góp vào quá trình tổ chức và vận hành của hệ thống chính trị cấp Trung ương trong giai đoạn "trứng nước". Do đó, việc xây dựng chính quyền Hà Nội trong năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám nhận được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đảng và Chính phủ. 

Ngày 8-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 14/SL về việc tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Tuy vậy, do sự phá hoại của các đảng phái phản động nên cuộc tổng tuyển cử phải trì hoãn đến ngày 6-1-1946 mới được tổ chức. Trong điều kiện địa vị pháp lý, tổ chức bộ máy và thể thức vận hành của Thủ đô Hà Nội chưa được chế định hoá bằng các đạo luật, Chính phủ đã ban hành một số sắc lệnh, nghị định quy định về việc thiết lập, cách thức tổ chức, cơ chế vận hành của chính quyền Hà Nội. 

Nếu như thiết kế mô hình nhà nước Trung ương theo thể chế dân chủ đã phức tạp thì xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương còn phức tạp bội phần, do sự chi phối của tính địa phương, tính tộc người, hình thái và chức năng lãnh thổ,... nhất là phân biệt đặc trưng giữa miền núi và đồng bằng, giữa vùng đa tộc người và vùng thuần nhất một tộc người, giữa nông thôn và đô thị. Vì vậy, cuối tháng 10-1945, Ban Nghiên cứu tổ chức chính quyền địa phương của Chính phủ được thành lập, do Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên giáp làm Trưởng ban, có chức năng nghiên cứu tổ chức chính quyền địa phương(1). Ban quy tụ nhiều chuyên gia chính trị, pháp lý lúc bấy giờ, kể cả đại diện của Uỷ ban Nhân dân Bắc Bộ. Sau một thời gian gấp rút nghiên cứu, ngày 22-11-1945, Ban đã đưa ra những kiến nghị cụ thể để làm cơ sở cho Bộ Nội vụ đệ trình Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 63/SL về cơ cấu tổ chức, quyền hạn, cách làm việc của hội đồng nhân dân và uỷ ban hành chính các cấp. Đây là văn bản quy phạm pháp luật cơ bản nhất lúc bấy giờ quy định tổ chức chính quyền nhân dân các cấp địa phương. Tuy vậy, Sắc lệnh số 63/SL chỉ quy định chính quyền địa phương nói chung, chưa khu biệt hoá đặc trưng tổ chức chính quyền đô thị. Vì vậy, Ban tiếp tục tập trung nghiên cứu và ngày 21-12-1945 trình Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 77/SL về việc tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã, thành phố và Sắc lệnh số 11/SL (24-1-1946) về việc tổ chức chính quyền nhân dân tại các thị xã lớn. Trên cơ sở các Sắc lệnh nêu trên, Bộ Nội vụ đã ban hành Nghị định số 64 ngày 29-12-1945 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, kỳ; Nghị định số 31 ngày 28-1-1946 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Hành chính khu phố; Nghị định số 30 ngày 28-1-1946 quy định thể lệ bầu cử các uỷ viên dự khuyết trong các Uỷ ban Hành chính.

Ngày 21-12-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 77/SL, xác định quyền hạn, tổ chức và hoạt động của chính quyền các thành phố, thị xã. Đối với thành phố Hà Nội, Điều 3 của Sắc lệnh quy định: thành phố Hà Nội đặt trực tiếp dưới Chính phủ Trung ương(1). Theo đó, mô hình tổ chức chính quyền Hà Nội là mô hình tổ chức một cấp chính quyền, hai cấp hành chính với chế định "cách tổ chức chính quyền ở các thị xã cũng giống như cách tổ chức ở các xã" và ở mỗi thành phố đặt ba cơ quan: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban hành chính thành phố và Uỷ ban hành chính khu phố. Mô hình này có mấy đặc điểm sau: chính quyền hoàn chỉnh chỉ thiết lập ở cấp thành phố (gồm cả Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính); dưới thành phố không phân khúc thành các đơn vị hành chính - lãnh thổ mà chỉ thiết lập đơn vị hành chính thuần tuý (Uỷ ban hành chính khu phố); quan hệ giữa thành phố với khu phố không thực hiện phân quyền mà là tản quyền. 

Cũng theo quy định của Sắc lệnh 77, Hội đồng Nhân dân thành phố được bầu theo lối phổ thông và trực tiếp đầu phiếu, là cơ quan thay mặt cho nhân dân thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội có quyền quyết định tất cả các vấn đề thuộc phạm vi của thành phố với điều kiện các quyết định đó không được trái với quy định của cấp trên; đối với các vấn đề chuyên môn thì phải hỏi ý kiến của các nhà chuyên môn. Hội đồng nhân dân họp 2 tháng 1 kỳ hội nghị thường, mỗi kỳ dài nhất 6 ngày, riêng kỳ họp để bàn về ngân sách có thể kéo dài đến 15 ngày. Số lượng uỷ viên Hội đồng nhân dân thành phố từ 20 đến 30 uỷ viên chính thức và 5 uỷ viên dự khuyết. Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân là 2 năm, nhưng khoá đầu chỉ 1 năm(1). Uỷ ban Hành chính thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố bầu ra, song phải được Chính phủ chuẩn y thì mới có thể nhậm chức (các địa phương khác do Uỷ ban Hành chính cấp Bộ - Bắc Bộ, Nam Bộ, Trung Bộ chuẩn y). 

Thời hạn làm việc của Uỷ ban Hành chính thành phố là 2 năm, nhưng khoá đầu thời hạn chỉ 1 năm. Uỷ ban Hành chính thành phố Hà Nội có quyền hạn thi hành mệnh lệnh của Chính phủ, các bộ/nha và các quyết nghị của Hội đồng nhân dân thành phố; kiểm soát các Uỷ ban Hành chính khu phố; triệu tập Hội đồng nhân dân thành phố; điều khiển các viên chức thuộc ngạch thành phố; giải quyết các việc sự vụ trong phạm vi thành phố; thu - chi ngân sách thành phố; ra nghị định để giữ việc trị an và vệ sinh trong thành phố; điều khiển đội cảnh binh để lo việc tuần phòng và trị an; ra lệnh điều động quân đội đóng trong thành phố trong những trường hợp tối khẩn cấp để bảo vệ đất nước nhưng phải báo cáo lên Chính phủ. Uỷ ban hành chính thành phố hoạt động theo cơ chế của cơ quan thường trực, khác với Hội đồng nhân dân hoạt động theo kỳ họp. Các cuộc họp của Uỷ ban hành chính bao giờ cũng họp kín.

Uỷ ban Hành chính khu phố được đặt ở mỗi khu phố gồm 3 uỷ viên chính thức (một chủ tịch, một phó chủ tịch và một thư ký) và hai uỷ viên dự khuyết. Uỷ ban hành chính khu phố do dân khu phố bầu ra theo lối phổ thông và trực tiếp đầu phiếu, là cơ quan vừa thay mặt cho dân khu phố vừa thay mặt cho Uỷ ban Hành chính thành phố. Tất cả cử tri Hội đồng nhân dân thành phố mà nguyên quán hoặc trú ngụ ở khu phố đều có quyền bầu cử ủy ban hành chính khu phố. Tất cả cử tri ủy ban hành chính khu phố nếu biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ đều có quyền ứng cử vào ủy ban hành chính khu phố. Thời hạn làm việc của uỷ viên hành chính là 1 năm. Uỷ ban Hành chính thành phố có thể giải tán Uỷ ban Hành chính khu phố khi không tuân lệnh cấp trên. 

Uỷ ban Hành chính khu phố có quyền hạn đề đạt nguyện vọng nhân dân khu phố lên Uỷ ban Hành chính thành phố; thi hành mệnh lệnh của Uỷ ban Hành chính thành phố và quyết nghị giúp Hội đồng Nhân dân thành phố trong khu phố; giúp các cơ quan chuyên môn trong phạm vi khu phố. Uỷ ban Hành chính khu phố là một cơ quan thường trực và bao giờ cũng họp kín.

Về mặt phân cấp, Uỷ ban Hành chính thành phố vừa thay mặt cho dân thành phố, vừa thay mặt cho Chính phủ. Đây là một cơ chế đặc thù của chính quyền Hà Nội so với các đơn vị hành chính - lãnh thổ khác với các đặc trưng sau: nhận sự chỉ đạo và trực tiếp của Chính phủ hoặc Bộ Nội vụ (không gián tiếp qua cấp Bộ(1)); vừa đại diện cho cư dân trên đơn vị hành chính - lãnh thổ, vừa phục tùng sự chỉ đạo hành chính tập trung, thống nhất của Chính phủ; vừa chịu sự kiểm soát quyền lực của chế định Hội đồng Nhân dân, vừa chịu sự kiểm tra, giám sát của Chính phủ - thực chất đây là sự kết hợp mềm dẻo, uyển chuyển giữa tập quyền và tản quyền, giữa tập trung và phi tập trung trong thực hiện quyền lực nhà nước trên địa bàn một đô thị thực hiện chức năng trung tâm chính trị - hành chính của đất nước.

Cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dự định tiến hành vào tháng 3-1946, nhưng do tình hình căng thẳng, nên phải hoãn lại. Trong lúc chưa lập được Hội đồng Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, trong các ngày 16 và 30-6-1946, Uỷ ban Hành chính các khu phố và khu hành chính (ngoại thành) được bầu cử. Sau bầu cử, Hà Nội có 118 vị là Chủ tịch các Uỷ ban Hành chính xã, 17 Chủ tịch Uỷ ban Hành chính khu phố. Hệ thống chuyên chính dân chủ nhân dân được thiết lập đã tạo điều kiện để tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân lao động, các giai cấp đứng lên xây dựng và bảo vệ chế độ mới.

Ngày 11-10-1946, Đại hội chính quyền các cấp, các ngành của Hà Nội lần đầu tiên được tiến hành. Sự kiện này đánh dấu sự trưởng thành của chính quyền nhân dân thành phố. Đây là cuộc vận động lớn của thành phố làm cơ sở chính trị vững chắc cho cuộc kháng chiến lâu dài của Thủ đô.

Mặc dù chưa tiến hành bầu cử Hội đồng Nhân dân thành phố, nhưng trên cơ sở các văn bản pháp luật đã ban hành, chính quyền Hà Nội từng bước được kiện toàn về cơ cấu tổ chức bộ máy. Uỷ ban Hành chính thành phố đã tổ chức được một số ban như: Kinh tế, Tài chính, Kiến trúc, Y tế, Giáo dục, Công an,... Đây là các ban chuyên môn trực thuộc Uỷ ban Hành chính thành phố, giúp Uỷ ban điều hành, quản lý các lĩnh vực kinh tế, xã hội của thành phố. Quy chế hoạt động cũng như tổ chức hoạt động của các ban chuyên môn bước đầu được xây dựng.

Từ tháng 10-1946, thực hiện sự chỉ đạo của Khu uỷ Chiến khu XI, Uỷ ban bảo vệ thành phố Hà Nội được thành lập do Nguyễn Văn Trân là Chủ tịch(1). Từ đây, bên cạnh Uỷ ban Hành chính với chức năng hành chính -  dân sự, còn xuất hiện ủy ban Bảo vệ thành phố với chức năng hành chính - quân sự. Uỷ ban Bảo vệ của 3 liên khu phố và 17 khu phố nội thành cũng như 5 khu hành chính ngoại thành cũng được gấp rút xây dựng với cơ cấu gồm: 1 uỷ viên quân sự, 1 uỷ viên thông tin, 1 uỷ viên giao thông, 1 trinh sát, 1 tiếp tế, 1 cứu thương, 1 y tế. Cơ cấu thành phần Uỷ ban Bảo vệ gồm: 2/3 cán bộ, 1/3 đại biểu nhân dân.

Như vậy, đến cuối năm 1946, bên cạnh Uỷ ban Hành chính vẫn được duy trì và vận hành theo cơ chế dân chủ, có chức năng quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố, thành lập thêm Uỷ ban Bảo vệ có tính chất quân sự, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của cấp trên theo cơ chế chỉ huy - phục tùng. Tính chất kỹ thuật - chuyên môn của các cơ quan quản lý nhà nước dần bị chính trị - quân sự hoá, nhằm đảm bảo sự chỉ đạo tập trung về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức. Việc thành lập Chiến khu XI và kiện toàn hệ thống tổ chức hành chính - quân sự là điều kiện cần thiết để quân và dân Hà Nội bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ.

Với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính của đất nước, cùng với quá trình xây dựng chính quyền của địa phương mình, chính quyền Hà Nội còn tích cực tham gia xây dựng chính quyền Trung ương. Ngay khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tích cực chuẩn bị cơ sở, nơi ăn, chốn ở, nơi làm việc cho các cơ quan lãnh đạo Đảng, Chính phủ lâm thời từ Tân Trào về Hà Nội. Nhân dân Hà Nội trở thành lực lượng chính trị trực tiếp bảo vệ Chính phủ trước những hoạt động chống phá của thù trong, giặc ngoài, nhất là thông qua các hình thức mít tinh, biểu tình, thị uy... Lực lượng vũ trang thủ đô không chỉ bảo vệ chính quyền Hà Nội, mà còn canh gác, bảo vệ các cơ quan Đảng, Chính phủ, Tổng bộ Việt Minh, toà soạn báo Cứu quốc, trụ sở Quốc hội. Trong thời gian quân Tưởng vào thành phố các đơn vị bộ đội chủ lực phải dãn ra ngoại thành, thì vai trò bảo vệ các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội được lực lượng tự vệ chiến đấu Hoàng Diệu đảm nhận. Trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6-1-1946, với tổng số cử tri trên toàn địa bàn là 194.830, Hà Nội đã đóng vai trò rất quan trọng vào xây dựng Quốc hội lập hiến, vào sự thắng lợi giòn giã của 6 đại biểu  ứng cử trên địa bàn. 

(1) Bốn uỷ viên là: Nguyễn Huy Khôi (tức Trần Quang Huy, cán bộ Ban công vận Xứ uỷ), Nguyễn Quyết (Bí thư Thành uỷ), Nguyễn Duy Thân (Thành uỷ viên), Lê Trọng  Nghĩa (cán bộ Xứ uỷ). Ngoài ra còn có cố vấn Uỷ ban là Trần Đình Long.


(1) Tiêu biểu như tối 16-8, Đoàn thanh niên xung phong Hoàng Diệu đã tổ chức 3 cuộc diễn thuyết cùng một lúc tại các rạp hát Quảng Lạc, Hiệp Thành và Tố Như, kêu gọi đồng bào sẵn sàng tham gia khởi nghĩa, ủng hộ Việt Minh.


(2) Nay là phố Trần Hưng Đạo.


(1) Ban đại diện Việt Minh có chức năng, nhiệm vụ như chính quyền lâm thời.


(2) Phó Chủ tịch là ông Khuất Duy Tiến và uỷ viên là các ông: Nghiêm Tự Trình, Võ Như Hùng, Trịnh Văn Bô.


(1) Ban nghiên cứu tổ chức chính quyền địa phương gồm: Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Trưởng ban) và các ủy viên là: Cù Huy Cận, Bộ trưởng Bộ Canh nông; Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Bộ Lao động; Vũ Đình Hòe, Bộ trưởng Bộ Giáo dục quốc gia; Vũ Trọng Khánh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Hoàng Minh Giám, Đổng lý Văn phòng Bộ Nội vụ; Hoàng Hữu Nam, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Chu Quang Côn, chuyên viên Bộ Nội vụ; Lê Hữu Tân, chuyên viên Bộ Nội vụ; Nguyễn Xiển, Chủ tịch ủy ban nhân dân Bắc Bộ; Nguyễn Văn Trân, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Bắc Bộ; Nguyễn Duy Thân, ủy viên chính trị ủy ban nhân dân Bắc Bộ; Nguyễn Văn Huyên, Giám đốc Nha Đại học vụ, Bộ Giáo dục; Phạm Khắc Hòe, Nguyên Đổng lý văn phòng của cựu hoàng Bảo Đại (Xem: “Bộ Nội vụ: Lịch sử Bộ Nội vụ, Nxb CTQG, H, 2005, tr. 40).


(1) Các thành phố khác đều thuộc quyền của các kỳ.


(1) Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội - Những chặng đường lịch sử (1945-2004), Nxb Hà Nội, H, 2004, tr.15-16.


(1) Tức Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ.


(1) Vương Thừa Vũ là Phó Chủ tịch và một số uỷ viên khác.
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